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                                                phần kiểm tra đọc
              I- Đọc thầm và làm bài tập (Thời gian 20 phút)
                          Bài đọc: “Đường bờ ruộng sau đêm mưa”
      Sau trận mưa đêm qua, đường bờ ruộng trơn như đổ mỡ. Tan học về, các bạn học sinh tổ Đức Thượng phải men theo bờ cỏ mà đi. Các bạn phải lần từng bước một để khỏi trượt chân xuống ruộng.
      Chợt một cụ già từ phía trước đi lại. Tay cụ dắt một em nhỏ. Em bé đi trên bờ cỏ còn bà cụ đi trên mặt đường trơn. Vất vả lắm hai bà cháu mới đi được một quãng ngắn. Chẳng ai bảo ai, mọi người đều tránh sang một bên để nhường bước cho cụ già và em nhỏ.
Bạn Hương cầm lấy tay cụ:

- Cụ đi lên vệ cỏ kẻo ngã.

Bạn Sâm đỡ tay em nhỏ:

 - Cụ để cháu dắt em bé.
Đi khỏi quãng đường lội, bà cụ cảm động nói:

 - Các cháu biết giúp đỡ người già như thế này là tốt lắm. Bà rất cảm ơn các cháu.

Các em vội đáp:

- Thưa cụ, cụ đừng bận tâm ạ. Thầy giáo và cha mẹ thường dạy chúng cháu phải giúp đỡ người già và trẻ nhỏ.



                                                   (Theo Đạo đức lớp 4, NXBGD - 1978)
       */ Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào ý đúng  nhất và hoàn thành tiếp các bài tập sau:

Câu 1 (0,5 điểm):  Hương và các bạn gặp bà cụ và em bé trong hoàn cảnh nào?

A. Hai bà cháu cùng đi trên con đường trơn như đổ mỡ.


B. Bà đi trên mặt đường trơn còn em bé đi ở bờ cỏ.


C. Hai bà cháu dắt nhau đi ở bờ cỏ.

Câu  2 (0,5 điểm):  Hương và các bạn đã làm gì?

A. Nhường đường và giúp hai bà cháu đi qua quãng đường lội.


B. Nhường đường cho hai bà cháu.


C. Không nhường đường cho hai bà cháu.

Câu 3 (1 điểm): Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?
A. Phải chăm học, chăm làm.

B. Đi đến nơi, về đến chốn.

C. Biết giúp đỡ người già và trẻ nhỏ.

Câu 4 (1 điểm): 

a) Gạch chân từ chỉ hoạt động trong câu: "Tay cụ dắt một em nhỏ." 

b) Từ chỉ đặc điểm trong câu "Sau trận mưa đêm qua, đường bờ ruộng trơn như đổ mỡ." là:


A. đổ.


B. mỡ.


C. trơn.

Câu 5 (1 điểm): Câu "Bạn Sâm đỡ tay em nhỏ. " được cấu tạo theo mẫu câu:

A. Ai là gì ?


B. Ai làm gì ?

C. Ai thế nào ?

Câu 6 (1 điểm): Ghi lại câu trong bài có hình ảnh so sánh.
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phần kiểm tra viết
I. Chính tả : (Thời gian 15 phút)                                                                       (5điểm).

1. Bài viết: Nghe - viết:  Đêm trăng trên Hồ Tây ( TV3- T1 - trang 105)
2. Bài tập: Điền vào chỗ chấm l hay n
   Hoa ....ựu….ở đầy vườn đỏ …ắng
   ....ũ bướm vàng  ...ơ đãng .....ướt bay qua.

2.Tập làm văn: (Thời gian: 25 phút)                                                                    (5điểm).
Đề bài: Hãy viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) giới thiệu về tổ em.
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phần kiểm tra viết

I. Chính tả : (Thời gian 15 phút)                                                                       (5điểm).

1. Bài viết: Nghe - viết:  Đêm trăng trên Hồ Tây ( TV3- T1 - trang 105)

2. Bài tập: Điền vào chỗ chấm l hay n

   Hoa ....ựu….ở đầy vườn đỏ …ắng

   ....ũ bướm vàng  ...ơ đãng .....ướt bay qua.

2.Tập làm văn: (Thời gian: 25 phút)                                                                    (5điểm).
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                                           Phần kiểm tra đọc thành tiếng: 5 điểm

      Học sinh bốc thăm bài đọc - đọc bài và trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc

   (thời gian 1,5 phút)

I-Bài đọc

Bài 1: “Trận bóng dưới lòng đường” (TV3-T1-Tr54)

- Đọc đoạn 1.

- Câu hỏi: Vì sao trận bóng phải tạm dừng lần đầu?

Bài 2: “Cảnh đẹp non sông” (TV3-T1-Tr  97)

- Đọc cả bài.

- Câu hỏi: Mỗi câu ca dao nói đến cảnh đẹp ở một vùng. Đó là những vùng nào?

Bài 3: “Nắng phương Nam” (TV3-T1-Tr94)

- Đọc đoạn 2: Từ Tưởng ai  ... Huê nói..

- Câu hỏi: Nghe Uyên đọc thư Vân, các bạn ước mong điều gì ?

Bài 4: “Nhà rông ở Tây Nguyên” (TV4-T1-Tr 127)

- Đọc đoạn:Từ đầu đến ... không vướng mái.
- Câu hỏi: Nhà rông thường được làm bằng các loại gỗ nào?

Bài 5: “Đôi bạn” (TV3-T1-Tr 130)
- Đọc đoạn1.

- Câu hỏi: Thành và Mến kết bạn vào dịp nào?

 II- Hướng dẫn chấm

- Đọc đúng tiếng,từ :     1 điểm.
- Ngắt nghỉ hơi hợp lý : 1 điểm
- Giọng đọc bư​ớc đầu có biểu cảm : 1 điểm- Tốc độ đọc đạt yêu cầu (khoảng 60 tiếng/ 1 phút ): 1 điểm.
-Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc:    1 điểm
(Trả lời chưa  đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm; không trả lời được hoặc trả lời sai ý : 0 điểm). 

Gợi ý trả lời:

Bài 1: “Trận bóng dưới lòng đường” (TV3-T1-Tr54)

- Trả lời: Vì trận bóng của các bạn nhỏ đang diễn ra sôi nổi thì phải tạm dừng lần đầu vì chút nữa Cậu Long tông phải xe gắn máy, bác đi xe nổi nóng, cả bọn chạy tán loạn.
Bài 2: “Cảnh đẹp non sông” (TV3-T1-Tr 97)

- Trả lời: Lạng Sơn, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh,...
Bài 3: “Nắng phương Nam” (TV3-T1-Tr94)

- Trả lời: Nghe Uyên đọc thư Vân từ Hà Nội gửi vào, các bạn ước mong gửi cho Vân một ít nắng phương Nam.

Bài 4: “Nhà rông ở Tây Nguyên” (TV4-T1-Tr127)

- Trả lời: Nhà rông được làm bằng các loại gỗ bền và chắc như lim, gụ, sến, táu...

Bài 5: “Đôi bạn” (TV3-T1-Tr130)
- Trả lời: Thành và Mến kết bạn từ ngày nhỏ, khi giặc Mĩ ném bom miền Bắc, gia đình Thành phải rời thành phố, sơ tán về quê Mến ở nông thôn.
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                        Phần kiểm tra đọc thầm và làm bài tập: 5 điểm

Câu 1:
 ý B.





0,5 điểm
Câu 2:
 ý A




          0,5 điểm

Câu 3:  ý C.                                                      1 điểm
       Câu 4: a. dắt   0,5 điểm            b,  C 0,5điểm
       Câu 5:  ý B                                                       0,5 điểm
Câu 6:                                                              1 điểm
                     Sau trận mưa đêm qua, đường bờ ruộng trơn như đổ mỡ.
-------
Phần kiểm tra viết:

I-  Chính tả: ( 5 điểm)







(5 điểm).

1. Bài viết: (4 điểm).

+Sai 1 lỗi trừ 0,5 điểm.                                     +Sai 6 lỗi trừ 2,5 điểm 

        +Sai 2-3 lỗi trừ 1 điểm                                      +  Sai 7-8 lỗi trừ 3 điểm.                                                                        

        +Sai 4 lỗi trừ 1,5 điểm                                      + Sai 9 lỗi trừ 3,5 điểm.

        +Sai 5 lỗi trừ 2 điểm

Chữ viết không đúng khoảng cách, mẫu chữ, cỡ chữ...Trừ toàn bài tối đa 1 điểm

 2 . Bài tập: : (1 điểm).

        Điền đúng 3 phụ âm đầu cho 0,5 điểm
II - Tập làm văn:
(5 điểm)





- Bài viết hoàn chỉnh, đúng yêu cầu của đề. Trình bày sạch sẽ, đúng chính tả. có cảm xúc. Thể hiện được các ý cơ bản sau:

+ Tổ em có mấy bạn, tên từng bạn?

+ Từng bạn có những thành tích gì, sở thích ra sao?

+ Em thân bạn nào nhất?    
+ Tổ em sẽ phấn đấu như thế nào?    
         *  Tuỳ theo mức độ bài làm của học sinh mà GV cho các mức độ điểm khác nhau 5 - 4.5 - 4 - 3.5 - 3 - 2.5 - 2 - 1.5 - 1 - 0.5




   Điểm





Đọc: ....


Viết:....


TB:....... 











